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Báo cáo 
hoạt động Của Ban kiểm soát

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2009
Căn cứ theo:

· Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa việt Nam;
· Điều lệ Công ty cổ phần hoá chất, liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;
· Theo quy chế làm việc của Ban kiểm soát công ty nhiệm kì 2008 – 2013;
Năm 2008 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hoá chất đã thực hiện những hoạt động về kiểm tra giám sát trên một số lĩnh vực :

1. Kiểm soát chiến lược: Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 đã được thông qua tại đại hội cổ đông và hội nghị người lao động.
2. Kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các quy chế khoán trong toàn đơn vị: đã thực hiện kiểm tra công tác quản lý tài chính kế toán năm 2008 của Công ty tại phòng tài chính kế toán,

3. Kiểm soát báo cáo tài chính : Đã kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính năm 2008 của công ty (Đã được kiểm toán) và thống nhất với ý kiến nhận xét của kiểm toán viên. Các báo cáo đã lập phù hợp với chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành,đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2008.  
Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hoá chất nhất trí với báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Cổ đông lần thứ 1 nhiệm kì 2008-2013 của HĐQT và kính trình đại hội kết quả của việc giám sát như  sau:

A. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thực hiên được vai trò quản trị theo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. 

- Triệu  tập được các cuộc họp định kì của HĐQT, có nội dung cụ thể, có tính chiến lược.
- Đẩy mạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ngành hàng chính, khai thác tiềm năng cơ sở vật chất, chú trọng đến kế hoạch đầu tư phát triển trung và dài hạn trong mục tiêu phát triển của Công ty.
B. Điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh 

I. Việc thực hiện kế hoạch năm 2008
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Khoản mục
	Thực hiện 2008
	Thực hiện 2007
	Tăng, giảm

So TH 2007

	
	
	
	số tiền
	Tỷ lệ %

	Tổng trị giá mua 
	517.601
	493.636
	23.965
	+ 4,85

	 Nhập khẩu
	406.349
	444.071
	-37.722
	- 8,5

	Mua nội địa, khác
	111.252
	49.565
	61.687
	+124,5

	D.thu thuần bán hàng & d,vụ
	567.722
	522.295
	48.294
	+ 9,2

	Nộp ngân sách
	44.770
	40.035
	4.735
	+11,8

	Lợi nhuận trước thuế
	4.857
	3.953
	904,
	+22,8

	Cổ tức (%/vốn điều lệ)
	15.0%/năm
	13.0 %/năm
	2,0/năm
	

	Thu nhập b.q Tr đ/người/ tháng
	6.533
	5.100
	1.433
	+28,0


* Các chỉ tiêu đều có sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước
* Chỉ tiêu nhập khẩu giảm trong tình hình tỷ giá ngoại tệ biến động là phù hợp và tăng mua nội địa,
II. Về hoạt động tài chính kế toán
1. Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh                      

Đơn vị: nghìn đồng
	Nội dung
	Năm nay
	Năm trước
	Tăng, Giảm

	
	
	
	Số tiền
	Tỷ lệ %

	1. Doanh thu
	597.274.700
	525.896.457
	71.378.243
	+13,6

	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh
Doanh thu tài chính
	567.722.071
 27.040,892
	522.295.063
3.601.394
	47.938.745
23.439.498
	+ 9,2
+ 651,

	2. Chi phí
	593.816.174
	521.976.489
	71.839.685
	+ 13,7

	Giá vốn

Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý

Chi phí tài chính

Trong đó: chi phí lãi vay
	518.886.125
 20.020.677
12.299.805

40.097.830

12.589.410
	488.121.429

14.180.959

12.666.941

7.007.160

4.974.263
	33.276.433
5.839.718

-367.136

33.090.670

7.615.147
	+ 6,8
+ 41,20
- 3,0
+ 472,0
+ 153,0

	3. Lợi nhuận trước thuế
	4.857.542
	3.953.751
	903.791
	+22,86 

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác
	3.458.525

1.399.017
	3.919.967
33.784
	- 461.442
1.365.233
	- 11,8
+ 4.041

	Thuế thu nhập doanh nghiệp (14%)
Các khoản điều chỉnh phải nộp thuế TNDN
	680.056

283.496
	639.996
	40.060
283.496
	

	4. Lợi nhuận sau thuế
	3.893.990
	3.313.755
	580.235
	+ 17,5


* Doanh thu và chi phí tăng theo tỷ lệ thuận
* chi phí tài chính tăng đột biến  - chi phí lãi vay & lỗ chênh lệch tỷ giá
* Lợi nhuận từ hoạt kinh doanh thấp do các khoản chi phí tăng cao
2. Bảng cân đối kế toán 
                                                                                   Đơn vị: Nghìn đồng
	Nội dung
	Năm nay
	Năm trước
	Tăng, Giảm

	
	
	
	   Số tiền
	Tỷ lệ

	Tài sản
	
	
	
	

	1. Tài sản lưu động và ĐT ngắn hạn
	123.607.998
	127.528.999
	- 3.921.001
	- 3,1

	Tiền mặt

Các khoản phải thu

Tài sản lưu động khác
	3.204.563
55.749.240

64.654.195
	5.074.629
49.751.276

72.703.094
	- 1.870.066
5.997.964

- 8.048.899
	- 36,0
+ 12,0

- 11,1 

	2.Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
	8.329.170
	7.453.683
	875.487
	+ 11,7

	Tài sản cố định

Đầu tư dài hạn

Các khoản phải thu dài hạn khác
	8.063.677
200.000

65.493
	7.072.235
300.000

81.448
	991.442
- 100.000

- 15.955
	+ 14,0
 - 33,3 

- 19,6 

	     Tổng tài sản
	131.937.168
	134.982.682
	- 3.045.514
	- 2,26

	  Nguồn vốn
	
	
	
	

	3. Các khoản nợ
	109.837.355
	111.598.740
	- 1.761.385
	- 1,6

	Nợ ngắn hạn

Nợ dài hạn
	109.553.875

283.480
	111.415.870

182.870
	- 1.861.995
100.610
	- 1,67
+ 55,0

	4. Nguồn vốn chủ sở hữu
	22.099.813
	23.383.942
	- 1.284.129
	- 5,5

	Vốn góp

Các quỹ

Lợi nhuận chưa phân phối
	19.000.000
1.485.822
1.613.991
	19.000.000
1.070.187

3.313.755
	0
415.635

- 1.699.764
	0
+ 38,8

- 51,3

	    Tổng nguồn vốn
	131.937.168
	134.982.682
	- 3.045.514
	- 2,26


3. Một số chỉ tiêu tài chính

	Nội dung
	ĐVị tính
	Năm nay
	Năm trước
	Tăng, Giảm



	1.Cơ cấu tài chính

Tài sản lưu động/Tổng tài sản

Tài sản cố định/tổng tài sản
	%


	93,68
6,32
	94,48
5,52
	- 0,8

+ 0,8

	2.Cơ cấu nguồn vốn

Nợ ngắn hạn/ tổng nguồn vốn

Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn

Nợ phải trả/ Nguồn vốn chủ sở hữu
	%


	83,0

83,3
497,0
	82,5

82,7
477,0
	+ 0,5

+ 20,0

+ 0,6

	3. Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán hiện hành
Khả năng thanh toán nhanh
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	Lần
	1,20

1,13

0,03
	1,21

1,14

0,05
	- 0,01

- 0,01

- 0,02

	4. Tỷ suất lợi nhuận

Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản

Lợi nhuận trước thuế/ DThu thuần

    Lợi nhuận sau thuế/ DThu thuần
	%
	3,68

2,95

0,85

0,68
	2,93

2,46

0,76

0,63
	+ 0,75

+ 0,49

+ 0,09

+ 0,05


* Cơ cấu tài chính: Tài sản lưu động chiếm tỷ lệ lớn/ tổng tài sản nên có lợi thế trong việc sử dụng vốn để kinh doanh, nhưng cũng phản ánh Công ty chưa chú trọng đến việc đầu tư cơ sở vật chất.
* Cơ cấu nguồn vốn: Công ty hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn vay ( là vay ngắn hạn) nên cần có biện pháp thu hồi công nợ bán hàng, dự trữ tồn kho quay vòng vốn để sử dụng hiệu quả vốn vay và khả năng thanh toán đúng hạn, mặt khác thể hiện chưa có chương trình sử dụng nguồn vốn vay đầu tư dài hạn.
III.Thực hiện các quy định của pháp luật và quy chế của Công ty

Mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo quy định của pháp luật, kinh doanh đúng theo giấy phép đã đăng ký, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và các chế độ với người lao động.

Về công tác quản lý Công ty đã nghiên cứu và quyết tâm triển khai sử dụng phần mềm kế toán, thực hiện kế toán tập trung để đáp ứng các yêu cầu thông tin và quản lý, kịp thời điều chỉnh quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, như tiết kiệm các khoản chi phí .v..v

Bên cạnh những việc đã làm được trong công tác quản lí cần chú trọng hơn nữa trong việc giám sát kiểm tra để phát hiện và sử lí kịp thời những trường hợp làm sai quy định, làm tổn thất đến tiền vốn của công ty
VI. Kết luận và kiến nghị

Qua các bảng số liệu trên thể hiện sự thành công trong việc điều hành về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Ban Lãnh đạo công ty và sự cố gắng mà toàn thể Cán bộ Công nhân viên đã phấn đấu đạt được trong năm 2008 trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu. Để phát huy được những ưu điểm trên đây Ban Kiểm soát có kiến nghị: 

1. Về chức năng điều hành: Chỉ đạo sát sao hoạt động của các đơn vị trong toàn Công ty để tạo được hiệu quả kinh doanh trong tình hình kinh tế còn rất nhiều khó khăn cần:
- Nghiên cứu các chiến lược về hàng hóa nhập khẩu rút ngắn thời gian hàng về, giảm các mục chi phí tạo giá cạnh tranh. 
- Có quy trình cụ thể về quản lý và sử dụng vốn nhất là công nợ bán hàng.
- Tận dụng được chính sách lãi suất ưu đãi của các ngân hàng   
2. Về yếu tố con người: Khi sử dụng và bố trí lao động cần nghiên cứu sắp xếp cho phù hợp, hạn chế mối quan hệ có tính tư lợi để ngăn chặn các tiêu cực.
3. Về công tác quản lý: Tăng cường và củng cố hệ thống kiểm tra kiểm soát nội, đưa bộ máy này vào hoạt động thường xuyên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hiện tượng làm trái quy chế về quản lý tài sản.

  Có kế hoạch đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý cho cán bộ lãnh đạo và những người làm công việc quản lý để họ làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc, và quản lý tốt tài sản của Công ty, góp phần đưa Công ty phát triển./ 
	Nơi nhận:
	T/M ban kiểm soát

	- Các cổ đông

- BTC §H

- Lưu BKS 
	Trưởng ban
Nguyễn Thị Yên
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